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Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với  dự án

“Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

vay vốn Kfw” 

Căn cứ:

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;


- Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ CHLB Đức cho dự án “Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ”  ký ngày 26/8/2005 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội.


- Quyết định số 1627/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng;

- Quyết định số 127/QĐ- NHNN và Quyết định số 28/QĐ- NHNN về việc sửa đổi, bổ sông Quyết định số 1627/QĐ- NHNN.

Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn thực hiện Quỹ tín dụng quay vòng Dự án “Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KfW” như sau:
Phần A – Khái quát Quỹ tín dụng quay vòng Dự án
1. Mục tiêu Quỹ tín dụng quay vòng:
Bộ Tài chính cho NHCSXH vay khoản vay bằng đồng Euro tương đương Bảy triệu Euro (7.000.000 EUR) từ nguồn vay vốn của CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) để thiết lập Quỹ tín dụng quay vòng nhằm cho vay tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc vùng dự án. 

2. Địa bàn thực hiện Quỹ tín dụng quay vòng:


Được thông báo tại Quyết định của Tổng giám đốc về việc lựa chọn tỉnh thực hiện Dự án.

3. Thời gian thực hiện Quỹ tín dụng quay vòng:


Quỹ tín dụng quay vòng được thực hiện trong 20 năm (2005 – 2025).

Phần B – Các quy định cụ thể

I. Một số khái niệm cơ bản về Doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp (DN): là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh (Điều 3 Luật Doanh nghiệp).

2.  Các loại hình doanh nghiệp:
a) Doanh nghiệp Nhà nước (Điều 1-Luật Doanh nghiệp Nhà nước): là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

b) Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) (Điều 26- Luật Doanh nghiệp): là doanh nghiệp, trong đó:

- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vốn vào doanh nghiệp.

- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.

c) Công ty cổ phần (Điều 51- Luật Doanh nghiệp): là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. 

d) Công ty hợp danh (Điều 95- Luật Doanh nghiệp): là doanh nghiệp, trong đó:

- Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa  vụ của công ty.

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

e) Doanh nghiệp tư nhân (Điều 99-Luật Doanh nghiệp): là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ: là cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người.
4. Giải thích từ ngữ:

- Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó NHCSXH giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

- Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ lãi và vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Gia hạn nợ vay là việc NHCSXH chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng.

- Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã được thoả thuận giữa NHCSXH và khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó, khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho NHCSXH.

- Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc NHCSXH chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng, mà kỳ hạn trả nợ cuối cùng không thay đổi.

- Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ mà khách hàng gửi đến NHCSXH là một tập hợp những đề xuất; trong đó có nhu cầu nhu vốn, vay vốn, cách thức sử dụng vốn và cách thức trả nợ vay trong một khoảng thời gian xác định.

- Khả năng tài chính của khách hàng vay là khả năng về vốn, tài sản của khách hàng vay để đảm bảo hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

- Vốn tự có tham gia vào việc vay vốn NHCSXH bao gồm: vốn bằng tiền, giá trị tài sản.

II. Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ cho vay

1. Phạm vi điều chỉnh


Văn bản này hướng dẫn việc cho vay của NHCSXH đối với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư phát triển.


Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam được vay vốn từ Dự án bao gồm: 

- Doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp Nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999. 
2. Nguyên tắc vay vốn

Khách hàng vay vốn phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích;

- Hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.
3. Điều kiện vay vốn

NHCSXH xem xét và quyết định cho vay đối với DN vừa và nhỏ khi DN có đủ các điều kiện sau:

3.1 Có năng lực pháp luật dân sự 

a) Được công nhận là pháp nhân theo quy định tại Điều 94 và Điều 96 Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.


Đối với doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc: phải có giấy uỷ quyền vay vốn của pháp nhân trực tiếp quản lý.

b) Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân phải có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

c) Công ty hợp danh

- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

3.2 Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

3.3 Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết

a) Có vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Mức vốn tự có của khách hàng tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tính trên tổng nhu cầu vốn, cụ thể như sau:

- Cho vay ngắn hạn: Khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 20%/tổng nhu cầu vốn.

- Cho vay trung hạn: Khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 30%/tổng nhu cầu vốn.

b) Kinh doanh có hiệu quả; có lãi. 
c) Không có nợ khó đòi hoặc nợ quá hạn trên 6 tháng tại NHCSXH và các tổ chức tín dụng khác.

3.4 Có dự án, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả. 

3.5 Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định  của NHCSXH.

4. Vốn vay được sử dụng vào các việc sau:

Sử dụng vốn vay để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ mà  pháp luật không cấm theo chương trình, dự án xin vay. 

5. Loại cho vay và thời hạn cho vay

5.1 Loại cho vay

NHCSXH xem xét và quyết định cho khách hàng vay theo các thể loại như sau:

- Cho vay ngắn hạn: là các khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng

- Cho vay trung hạn: là các khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 60 tháng.

5.2 Thời hạn cho vay 

NHCSXH và khách hàng vay vốn thoả thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào:

- Mục đích sử dụng vốn vay;

- Chu kỳ sản xuất kinh doanh;

- Thời hạn thu hồi vốn của phương án/dự án đầu tư; 

- Khả năng trả nợ của khách hàng;

- Nguồn vốn cho vay của dự án do NHCSXH quản lý. 

Thời hạn cho vay tối đa không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của khách hàng và thời gian thực hiện Dự án. 
6. Lãi suất cho vay

6.1 Lãi suất cho vay do Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định từng thời kỳ . Mức lãi suất cụ thể sẽ có thông báo riêng.

6.2 Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 150% lãi suất khi cho vay.

7. Mức cho vay, phân quyền phán quyết cho vay

7.1 Mức cho vay được xác định căn cứ vào:

- Nhu cầu vay vốn của khách hàng;

- Mức vốn tự có của khách hàng tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định chi tiết tại điểm a mục 3.3, Điểm 3 của văn bản này;

- Giá trị tài sản bảo đảm tiền vay; 

- Khả năng hoàn trả nợ của khách hàng vay;

- Khả năng nguồn vốn của Dự án nhưng mức cho vay tối đa không quá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) đối với một Doanh nghiệp.

7.2 Quyền phán quyết cho vay
a) Tổng giám đốc NHCSXH uỷ quyền phán quyết cho vay: Giám đốc các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh phán quyết cho vay tối đa đối với một khách hàng là 500 triệu đồng.

b) Giám đốc các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, thành phố thực hiện Dự án được uỷ quyền phán quyết cho vay đối với Phó Giám đốc nhưng tối đa không được vượt quá mức phán quyết cho vay quy định tại điểm a, mục 7.2.

c) Giám đốc các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, thành phố thực hiện Dự án được ủy quyền phán quyết cho vay đối với Giám đốc Phòng giao dịch cấp huyện tối đa không được quá 200 triệu đồng/khách hàng tùy theo năng lực của từng phòng giao dịch.
d) Trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn vượt quyền phán quyết cho vay, Giám đốc Phòng giao dịch tổ chức thẩm định và trình lên NHCSXH cấp tỉnh, thành phố: Hồ sơ trình gồm: Tờ trình, Hồ sơ vay vốn của khách hàng, Phiếu thẩm định, tái thẩm định.
8. Phương thức cho vay

Tuỳ đặc điểm về luân chuyển vốn của mỗi khoản vay và khả năng quản lý vốn của NHCSXH, NHCSXH cùng với khách hàng lựa chọn một trong hai phương thức cho vay sau đây:

8.1 Cho vay từng lần: Phương thức cho vay này áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng phải cùng NHCSXH lập thủ tục vay vốn theo quy định và ký kết hợp đồng tín dụng.

8.2 Cho vay theo dự án đầu tư: Bên cho vay cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư khác.

9. Hồ sơ cho vay

9.1 Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp: 

Bao gồm 3 loại hồ sơ sau: Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ kinh tế; Hồ sơ vay vốn. 
a) Hồ sơ pháp lý:

Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, Doanh nghiệp gửi cho Ngân hàng các giấy tờ các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

- Quyết định thành lập doanh nghiệp;

- Điều lệ Doanh nghiệp (trừ Doanh nghiệp tư nhân);

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng.

- Đăng ký kinh doanh;

- Giấy phép hành nghề (nếu có);

- Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

- Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh);

- Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản.

b) Hồ sơ kinh tế:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ;

- Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2 năm liền kề và kỳ gần nhất.

c) Hồ sơ vay vốn:

- Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 01/DNVVN-KfW);

- Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Các tài liệu và chứng từ có liên quan;

- Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

9.2 Hồ sơ do NHCSXH lập

a) Phiếu thẩm định, tái thẩm định (Mẫu số 02/DNVVN-KfW)

b) Các loại thông báo: Thông báo từ chối cho vay (Mẫu số 09/DNVVN-KfW), thông báo chuyển nợ quá hạn (Mẫu số 05/DNVVN-KfW)

c) Sổ theo dõi cho vay, thu nợ (dùng cho cán bộ tín dụng) (Mẫu số 10/DNVVN-KfW).
d) Các hồ sơ khác (nếu có).
9.3 Hồ sơ do khách hàng và NHCSXH cùng lập:

a) Hợp đồng tín dụng (Mẫu số 03/DNVVN-KfW);

b) Hợp đồng bảo đảm tiền vay;
c) Giấy nhận nợ (Mẫu số 04/DNVVN-KfW);

d) Biên bản kiểm tra sau khi cho vay (Mẫu số 06/DNVVN-KfW);

e) Biên bản xác định nợ rủi ro bất khả kháng (nếu có);. 

10. Quy trình xét duyệt cho vay

10.1 Cán bộ tín dụng tiếp nhận Hồ sơ vay vốn của khách hàng, tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định.

10.2 Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ (hoặc tổ trưởng tổ tín dụng) có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ và phiếu thẩm định, tái thẩm định để trình Giám đốc xem xét, quyết định.
Đối với dự án vay vốn vượt mức phán quyết cho vay, Phòng giao dịch tổ chức thẩm định và báo cáo NHCSXH cấp tỉnh, thành phố. Tại NHCSXH cấp tỉnh, thành phố, Trưởng phòng Kế hoạch-nghiệp vụ tổ chức thẩm định lại (nếu thấy cần thiết) và trình Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh, thành phố xem xét phê duyệt cho vay. Nội dung tờ trình về việc phê duyệt dự án cho vay cần nêu rõ một số điểm cơ bản: Tên doanh nghiệp, mức vốn xin vay, ý kiến của cán bộ thẩm định và của Phòng giao dịch về nhu cầu vay của Doanh nghiệp.
10.3 Giám đốc NHCSXH xem xét hồ sơ cho vay từ phòng Kế hoạch nghiệp vụ (tổ tín dụng) trình để quyết định cho vay hay không cho vay

a) Nếu đồng ý cho vay thì cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có bảo đảm tiền vay bằng tài sản). 

Đối với khoản vay vượt quyền phán quyết thì NHCSXH cấp tỉnh, thành phố thông báo cho Phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay về việc phê duyệt hay không phê duyệt cho vay. Nếu phê duyệt cho vay thì thông báo cho Phòng giao dịch để Phòng giao dịch làm thủ tục giải ngân theo quy định. 
b) Nếu không cho vay thì Phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay thông báo bằng văn bản cho khách hàng biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối cho vay.

10.4 Hồ sơ khoản vay được Giám đốc ký duyệt cho vay, cán bộ tín dụng chuyển cho kế toán viên thực hiện việc hạch toán kế toán theo chế độ quy định hoặc chuyển bộ phận thủ quỹ để giải ngân khoản vay cho khách hàng (nếu cho vay bằng tiền mặt).
10.5 Thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay

a) Các khoản vay trong quyền phán quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và không quá 10 ngày làm việc đối với cho vay trung hạn kể từ khi NHCSXH nơi cho vay nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ và các thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của NHCSXH, NHCSXH nơi cho vay phải quyết định và thông báo việc cho vay hay không cho vay đối với khách hàng.

b) Các khoản vay vượt quyền phán quyết: trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và không quá 10 ngày làm việc đối với cho vay trung hạn kể từ khi NHCSXH nơi cho vay nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ và các thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của NHCSXH, NHCSXH nơi cho vay phải làm đầy đủ thủ tục trình lên NHCSXH cấp trên. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và không quá 10 ngày làm việc đối với cho vay trung hạn kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình, NHCSXH cấp trên phải thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận.

c) NHCSXH nơi cho vay có trách nhiệm công khai hoá thời hạn xem xét cho vay để khách hàng biết và thực hiện.

11. Quy trình thu nợ, thu lãi

11.1 Việc thu nợ, thu lãi khi đến hạn phải đảm bảo thu đầy đủ, chính xác, kịp thời theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

11.2 Việc thu nợ, thu lãi được tiến hành theo thời hạn đã thoả thuận trên Hợp đồng tín dụng.

11.3 Mỗi lần thu nợ, thu lãi, kế toán NHCSXH nơi cho vay lập phiếu thu tiền theo mẫu của NHCSXH. Căn cứ vào chứng từ; kế toán, thủ quỹ ghi vào hồ sơ cho vay vốn lưu tại NHCSXH và hồ sơ khách hàng giữ theo đúng quy định.

11.4 Hàng năm, NHCSXH tổ chức đối chiếu số dư nợ gốc, lãi để bảo đảm sự khớp đúng giữa số liệu lưu tại NHCSXH với số dư trên hợp đồng tín dụng của khách hàng lưu giữ

11.5 Đến thời hạn trả nợ, khách hàng không trả được nợ thì NHCSXH nơi cho vay căn cứ vào nguyên nhân và tình hình thực tế để xử lý theo quy định dưới đây.

12. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn

12.1 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ

a) Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và NHCSXH đánh giá là có thể trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo thì NHCSXH xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay.

b) Trường hợp khách hàng không trả được nợ khi đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng ghi trong hợp đồng tín dụng do nguyên nhân khách quan như thiên tại, hoả hoạn, dịch bệnh, biến động thị trường không có lợi cho nhà sản xuất… và có đơn đề nghị thì NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ. Thời gian cho gia hạn nợ cụ thể:

- Đối với cho vay ngắn hạn: cho gia hạn nợ một hay nhiều lần nhưng tổng số thời gian cho gia hạn không quá 12 tháng.

- Đối với cho vay trung hạn: tổng số thời gian cho gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

c) Thủ tục điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ:

- Khách hàng lập giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 07/DNVVN-KfW) hay giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (mẫu số: 08/DNVVN-KfW), gửi Bên cho vay trước 05 ngày đến hạn trả nợ; 

- Cán  bộ tín dụng tiến hành thẩm định, trình Trưởng phòng tín dụng và Giám đốc;

- Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét quyết định cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ;

- Các trường hợp cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ: NHCSXH cùng với khách hàng thoả thuận bổ sung vào hợp đồng tín dụng (mục theo dõi cho vay- thu nợ). Việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ phải được thực hiện trước khi khoản nợ đến hạn.

12.2 Chuyển nợ quá hạn

a)  Các trường hợp chuyển nợ quá hạn:

- Khách hàng vay sử dụng vốn vay sai mục đích;

- Khách hàng vay có khả năng trả khoản nợ đến hạn nhưng không trả; hoặc đến kỳ hạn trả nợ nhưng khách hàng không có giấy đề nghị gia hạn nợ; hoặc khách hàng có giấy đề nghị gia hạn nợ nhưng không được xem xét gia hạn nợ thì Bên cho vay chuyển số dư nợ đó sang nợ quá hạn.

b) Sau khi chuyển nợ quá hạn, NHCSXH phối hợp với các cơ quan chức năng tìm biện pháp tích cực thu hồi nợ. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, NHCSXH có quyền xử lý tài sản làm bảo đảm tiền vay theo thoả thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (nếu có).
13. Xử lý nợ rủi ro

 Người vay không trả được nợ do nguyên nhân khách quan gây ra như: thiên tai, hoả hoạn, dịch bệch, chính sách Nhà nước thay đổi, biến động giá cả thị trường... được xem xét, giải quyết theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý rủi ro của NHCSXH và Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.
14. Kiểm tra, giám sát và xử lý vốn vay

14.1 Nội dung kiểm tra, giám sát vốn vay

NHCSXH có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng, nhằm đôn đốc khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ những cam kết đã thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng, nội dung kiểm tra như sau:

a) Kiểm tra trước khi cho vay: Là việc thẩm định, tái thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định.

b) Kiểm tra trong khi cho vay: Là việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ khách hàng, hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay và các yếu tố chứng từ; sự khớp đúng giữa CMND và người vay, giữa người nhận tiền và người có tên trên giấy đề nghị vay vốn…

c) Kiểm tra sau khi cho vay: 

- Kiểm tra sử dụng vốn vay theo mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng;

- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

- Kiểm tra hiện trạng tài sản bảo đảm tiền vay (nếu có).

d) Kết quả kiểm tra phải được ghi vào Biên bản kiểm tra dự án sau khi cho vay để theo dõi và quản lý (mẫu số 06/DNVVN-KfW)

14.2 Xử lý vốn vay

NHCSXH căn cứ vào kết quả kiểm tra tuỳ theo mức độ vi phạm của khách hàng quyết định xử lý như sau:

a) Tạm ngừng cho vay: trong các trường hợp khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, cung cấp thông tin sai sự thật.

b) Chấm dứt cho vay: trong các trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng đã cam kết nhưng không khắc phục, sửa chữa; khách hàng ngừng sản xuất có thể dẫn đến phá sản; quá trình tổ chức lại sản xuất không xác định được người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về quan hệ vay vốn và trả nợ ngân hàng.

c) Khởi kiện trước pháp luật: 

- Khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, đã được Bên cho vay thông báo bằng văn bản nhưng không khắc phục

- Khách hàng có nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhưng không có biện pháp khả thi để trả nợ ngân hàng.

- Khách hàng có năng lực tài chính để trả nợ nhưng cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ ngân hàng theo thoả thuận.

- Khách hàng có hành vi lừa đảo, gian lận;

- Các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

15. Lưu giữ hồ sơ cho vay

NHCSXH phải lưu giữ Bộ hồ sơ cho vay cẩn thận, chu đáo, dễ tìm, có danh mục theo dõi đối với mỗi khách hàng vay vốn và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người được giao bảo quản hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để mất, thất lạc hoặc sửa chữa nội dung của hồ sơ. Bộ hồ sơ cho vay được lưu giữ tại phòng (bộ phận) kế toán và phòng (bộ phận) tín dụng.

15.1  Bộ phận tín dụng lưu  giữ: hồ sơ kinh tế của khách hàng.

15.2  Bộ phận kế toán lưu giữ: hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn và các loại giấy tờ khác của khách hàng. Các giấy tờ về bảo đảm tiền vay của khách hàng được lưu giữ tại kho theo chế độ quy định như đối với các giấy tờ có giá.

Đối với hồ sơ do kế toán lưu giữ, bộ phận tín dụng và các bộ phận khác cần sử dụng hồ sơ cho vay được sao chụp theo bản gốc khi có lệnh của Giám đốc NHCSXH.
16. Phân định trách nhiệm đối với cán bộ

Nhiệm vụ và trách nhiệm của các cán bộ liên quan được quy định như sau:

16.1 Cán bộ trực tiếp thẩm định cho vay là người chịu trách nhiệm về khoản vay do mình thực hiện và được phân công các công việc sau:

a) Chủ động tìm kiếm các dự án, phương án khả thi của khách hàng, làm đầu mối tiếp xúc với khách hàng, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan; 

b) Thu thập thông tin về khách hàng vay vốn, thực hiện sưu tầm các định mức kinh tế-kỹ thuật có liên quan đến khách hàng, lập hồ sơ kinh tế và hồ sơ khách hàng được phân công; mở sổ theo dõi cho vay, thu nợ;

c) Giải thích, hướng dẫn khách hàng các quy định về cho vay và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn;

d) Thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định để lập báo cáo thẩm định; cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay;

e) Thông báo cho khách hàng biết về quyết định cho vay hay từ chối cho vay sau khi có quyết định của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền;

g) Thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay;

h) Nhận hồ sơ và thẩm định các trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ;

i) Đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn và đề xuất biện pháp xử lý khi cần thiết; thực hiện những biện pháp xử lý vi phạm tín dụng theo quyết định của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền;

k) Lưu giữ hồ sơ theo quy định tại Điểm 15 của Hướng dẫn này. 

16.2 Trưởng phòng Kế hoạch-nghiệp vụ (tổ trưởng tổ tín dụng) chịu trách nhiệm về các công việc sau:

a) Phân công cán bộ cho vay phụ trách hoặc các khách hàng, kiểm tra đôn đốc cán bộ tín dụng thực hiện đầy đủ hướng dẫn cho vay của NHCSXH.

b) Kiểm soát nội dung thẩm định của cán bộ cho vay, tiến hành tái thẩm định (nếu thấy cần thiết) và ghi ý kiến của mình trên các hồ sơ cho vay, điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ;

c) Trường hợp kiêm cán bộ cho vay thì thực hiện thêm các công việc của cán bộ trực tiếp thẩm định cho vay.

16.3 Cán bộ kế toán cho vay là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra danh mục hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn;

b) Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tiền vay;

c) Làm thủ tục phát tiền vay theo quyết định của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền;

d) Hạch toán các nghiệp vụ: cho vay, thu nợ, thu lãi, chuyển nợ quá hạn…

e) Tiến hành sao kê hợp đồng tín dụng, sổ vay vốn, sao kê nợ đến hạn, quá hạn, cung cấp cho bộ phận tín dụng theo quy định hiện hành về chế độ kế toán;

g) Lưu giữ hồ sơ theo quy định tại Điểm 15 của Hướng dẫn này.

16.4 Giám đốc NHCSXH nơi cho vay hoặc người được uỷ quyền là người chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành nghiệp vụ tín dụng theo quyền hạn của chi nhánh mình, chịu trách nhiệm về quyết định cho vay và thực hiện các công việc sau:

a) Xem xét nội dung thẩm định do phòng kế hoạch-nghiệp vụ (tổ tín dụng) trình lên để quyết định cho vay hay không cho vay và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

b) Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ do bên cho vay và khách hàng cùng lập;

c) Quyết định các biện pháp xử lý nợ; cho gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp xử lý đối với khách hàng.

16.5 Việc xử lý vi phạm của cán bộ NHCSXH và khách hàng vay vốn thực hiện theo các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của NHCSXH.

17. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay vốn

17.1 Khách hàng vay có quyền:

a) Từ chối các yêu cầu của NHCSXH nơi cho vay không đúng với các thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

b) Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng tín dụng theo quy định của pháp luật;

c) Có quyền trả nợ trước hạn ghi trên hợp đồng tín dụng.

17.2 Khách hàng vay có nghĩa vụ:

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp;

b) Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

c) Trả nợ gốc và lãi tiền vay theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng những thoả thuận về việc trả nợ vay và thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm nợ vay đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

18. Quyền và nghĩa vụ của NHCSXH nơi cho vay
18.1 Bên cho vay có quyền:

a) Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh dự án đầu tư; phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi; khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh trước khi quyết định cho vay;

b) Từ chối yêu cầu vay vốn của khách hàng nếu thấy không đủ điều kiện vay vốn, dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc NHCSXH không có đủ nguồn vốn để cho vay;

c) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng;

d) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thực, vi phạm hợp đồng tín dụng;

e) Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc người bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

g) Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, nếu các bên không có thoả thuận khác thì bên cho vay có quyền bán tài sản bảo đảm tiền vay theo sự thoả thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với trường hợp khách hàng được bảo lãnh vay vốn.

h) Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thực hiện theo văn bản này.
18.2 NHCSXH nơi cho vay có nghĩa vụ: 

a) Thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

b) Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

19. Chế độ báo cáo thống kê

Chậm nhất vào ngày 11 hàng tháng, chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh lập và gửi báo cáo kết quả thực hiện dự án cho vay chương trình này của tháng trước về phòng Hợp tác quốc tế - Hội sở chính NHCSXH theo mẫu số: 11/DNVVN-KfW.
III. xây dựng và Thông báo chỉ tiêu kế hoạch hiện Dự án

Hàng năm, căn cứ kế hoạch giải ngân do các chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện Dự án xây dựng, Hội sở chính NHCSXH sẽ tổng hợp, cân đối trên cơ sở nguồn vốn hiện có của Dự án để thông báo chỉ tiêu cho vay Quỹ tín dụng quay vòng Dự án cho từng tỉnh.

NHCSXH các tỉnh căn cứ số vốn đã thông báo tiến hành thực hiện Quỹ tín dụng quay vòng từ thời điểm thông báo đến ngày 30/12/2025.
Phần C – Hướng dẫn hạch toán kế toán
I. Tại sở giao dịch NHCSXH

1. Nhận vốn vay từ Dự án:

Căn cứ thông báo chuyển vốn vay bằng ngoại tệ (Euro) Dự án KfW của Bộ Tài chính, Sở giao dịch thực hiện chuyển đổi số vốn trên ra đồng Việt Nam qua Ngân hàng thương mại theo tỷ giá chuyển đổi tại ngày giao dịch, kế toán Sở giao dịch ghi:


Nợ TK: Tiền gửi tại các TCTD khác 

Có TK: Vốn uỷ thác đầu tư do Hội sở chính nhận – KfW (dự án Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ)

* Trường hợp số tiền vay thực nhận đã khấu trừ khoản phí chuyển tiền hoặc  phí khác thì Kế toán lập phiếu tách riêng phần vốn vay và phí để hạch toán như sau:
Nợ: TK Chi phí (TK809009 hoặc TK thích hợp)

NỢ:TK Tiền gửi tại các TCTD khác

Có: TK Vốn uỷ thác đầu tư do Hội sở chính nhận – KfW (dự án Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ)

     
Đồng thời phải mở sổ theo dõi riêng số vốn vay nguyên tệ Euro. Sổ này dùng để theo dõi việc vay và trả nợ theo nguyên tệ.

2. Chuyển vốn về NHCSXH cấp tỉnh để cho vay:


- Căn cứ thông báo vốn của phòng Kế hoạch nghiệp vụ, số vốn của dự án thực nhận từ Bộ tài chính và đề nghị rút vốn của chi nhánh, Kế toán Sở Giao dịch NHCSXH lập phiếu ghi:


Nợ TK:  Điều chuyển vốn tín dụng giữa Hội sở chính với NHCSXH tỉnh.


Có TK:  Tiền gửi tại Ngân hàng khác.


3. Trả gốc, lãi, phí cam kết cho Bộ tài chính:

3.1 Trả lãi tiền vay: 
- Việc trả lãi được thực hiện theo định kỳ 06 tháng 1 lần, vào các ngày 30/06 và 30/12 hàng năm, bắt đầu từ ngày 30/12/2005 bằng Euro.
- Lãi suất trả Bộ Tài chính là 0,0625%/tháng (0,75%/năm)

- Phương pháp tính lãi: Tính trên số dư nợ gốc thực tế của khoản vay– KfW (dự án Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ)

- Hạch toán trả lãi: Căn cứ kết quả tính được bằng đồng Euro, Kế toán lập uỷ nhiệm chi trả lãi cho Bộ Tài chính bằng đồng Việt Nam. Tỷ giá áp dụng để quy đổi từ VND sang Euro là tỷ giá tính chéo Euro/VND trung bình trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố. 

Kế toán hạch toán:

Nợ TK:  Trả lãi vốn vay các dự án uỷ thác đầu tư (TK802004).

Có TK:  Tiền gửi tại các TCTD khác.

3.2  Trả phí cam kết:

- Phí cam kết được trả cho Bộ Tài chính cùng với kỳ trả lãi hoặc gốc.
- Phí cam kết là 0,25%/năm tính trên số vốn chưa rút và được tính từ ngày 8/7/2005.

- Hạch toán trả phí cam kết: Căn cứ số phí cam kết phải trả tính bằng Euro, Kế toán lập uỷ nhiệm chi trả cho Bộ Tài chính bằng đồng Việt Nam căn cứ theo tỷ giá như tỷ giá chi trả lãi và hạch toán:

Nợ TK: Chi trả lãi khác (TK809009)
Có TK: Tiền gửi tại các TCTD khác.

3.3 Trả nợ gốc khoản vay:

- Nợ gốc khoản vay của Dự án được hoàn trả cho Bộ Tài chính theo 30 kỳ bán niên hàng năm, số tiền trả mỗi kỳ là 231.000 Euro, riêng kỳ cuối 30/12/2025 là 301.000 Euro (mỗi năm trả 02 kỳ vào các ngày 30/06 và 30/12 hàng năm). 

Thời gian hoàn trả nợ gốc bắt đầu từ ngày 30/06/2010 và kết thúc vào ngày 30/12/2025. Đến kỳ hạn trả nợ gốc, Hội sở chính NHCSXH (Phòng Kế hoạch nguồn vốn) gửi thông báo rút chỉ tiêu dư nợ cho vay đến các tỉnh thực hiện dự án. các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh thực hiện dự án gửi thông báo đến các phòng giao dịch NHCSXH huyện để lập kế hoạch thu hồi nợ và hoàn trả nợ gốc cho Bộ Tài chính.

- Khi nhận được báo Có do Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh (các tỉnh thực hiện dự án) chuyển về. Kế toán hạch toán:
Nợ TK:  Tiền gửi tại các TCTD khác.


Có TK:   Điều chuyển vốn tín dụng giữa HSC với NHCS Tỉnh.
-  Khi chuyển trả nợ gốc cho Bộ tài chính, Kế toán quy đổi số nợ gốc bằng Euro phải trả ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tính chéo Euro/VND trung bình trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố và hạch toán:

Nợ TK: Vốn uỷ thác đầu tư​ do Hội sở chính nhận –KfW  

(dự án Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Có TK: Tiền gửi tại các TCTD khác.

Đồng thời ghi giảm số vốn vay nguyên tệ Euro tương ứng trên sổ theo dõi.

* Trường hợp số dư VNĐ trên Tài khoản “Vốn uỷ thác đầu tư​ do Hội sở chính nhận –KfW” không đủ so với số nợ gốc phải trả quy đổi ra VNĐ thì sử dụng số dư Tài khoản “Quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá”. Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá không đủ thì Sở Giao dịch báo cáo về Hội sở chính để trình Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.
* Sau khi thanh toán lãi, phí cam kết và nợ gốc, Sở Giao dich NHCSXH phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính (Vụ Kinh tế đối ngoại) và kèm theo bản sao chứng từ chuyển tiền để BTC theo dõi và quản lý.

4. Trích dự phòng rủi ro tín dụng:

- Vào ngày 31/12 hàng năm, Sở giao dịch NHCSXH căn cứ dư​ nợ cho vay bình quân năm của dự án để xác định số dự phòng rủi ro tín dụng phải trích theo công thức sau:

Dự phòng rủi ro TD  =  0,05%  x  Dư ​ nợ cho vay bình quân năm.
	Dư  nợ bình quân năm
	=
	Dư nợ cuối tháng 1 +…+  Dư nợ cuối tháng 12

	
	
	12


- Căn cứ số tiền dự phòng rủi ro tín dụng tính theo công thức trên, hạch toán:

Nợ TK: Chi dự phòng rủi ro tín dụng (TK882201)
Có TK: Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng- DA KfW (TK259001-MỞ tiểu khoản riêng)

5. Trích dự phòng rủi ro tỷ giá:

- Việc trích lập dự phòng rủi ro tỷ giá được thực hiện vào thời điểm khoá sổ kế toán (31/12 năm dương lịch) để lập báo cáo tài chính năm. Sở giao dịch NHCSXH căn cứ số dư nguyên tệ khoản vay (bằng Euro) tại ngày 31/12 làm căn cứ trích dự phòng theo công thức sau:
	Số phải trích lập dự phòng rủi ro tỷ giá
	=
	Số dư nguyên tệ vốn vay (KfW) 
	X
	
	Tỷ giá Euro/VND trung bình liên ngân hàng do NHNN công bố
	-
	Tỷ giá bình quân hạch toán trên sổ kế toán
	


	Số phải trích lập bổ sung
	=
	Số phải trích lập dự phòng rủi ro tỷ giá
	-
	Số dư Quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá hiện có (TK489909)


- Căn cứ số tiền dự phòng rủi ro tỷ giá tính theo công thức trên, hạch toán:

Nợ TK:  Chi dự phòng rủi ro tỷ giá (TK882909)

Có TK:  Quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá dự án KfW (TK489909-MỞ tiểu khoản riêng)

II. Tại Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh thực hiện dự án

1. Nhận vốn và chuyển vốn 


1.1 Nhận vốn do Hội sở chính chuyển về, hạch toán:
 Nợ TK:  Tiền gửi tại các TCTD khác.


 Có TK:  Điều chuyển vốn tín dụng giữa HSC với chi nhánh tỉnh.



1.2 Điều chuyển vốn xuống Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện

Căn cứ vào chỉ tiêu Kế hoạch và nhu cầu giải ngân Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh lập chứng từ chuyển vốn xuống Phòng giao dịch, hạch toán:

Nợ TK: Điều chuyển vốn tín dụng giữa NHCS tỉnh với NHCS  huyện


 Có TK: Tiền gửi tại các TCTD khác.
2. Hoàn trả vốn dự án:

- Khi nhận được thông báo hoàn trả vốn dự án của Hội sở chính, NHCSXH tỉnh thông báo đến các phòng giao dịch NHCSXH huyện để thực hiện thu hồi nợ theo thông báo của Hội sở chính.

- Khi nhận nguồn do Phòng giao dịch huyện chuyển về, hạch toán:

 Nợ TK:  Tiền gửi tại các TCTD khác.


 Có TK:  Điều chuyển vốn tín dụng giữa NHCS tỉnh với NHCS huyện

- Chuyển vốn thu nợ được về Hội sở chính; Căn cứ nguồn vốn do các Phòng giao dịch NHCSXH Huyện thu nợ chuyển về. Kế toán hạch toán:
Nợ TK: Điều chuyển vốn tín dụng giữa HSC với chi nhánh tỉnh.
Có TK: Tiền gửi tại các TCTD khác.

3. Trả phí sử dụng vốn về Hội Sở chính: 

Thực hiện theo quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH cho từng thời kỳ. (Hiện tại chưa yêu cầu chuyển).

III. Tại phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện trực tiếp cho vay
1. Nhận vốn để cho vay: 

Khi nhận vốn do NHCSXH tỉnh chuyển về. Kế toán hạch toán:

Nợ TK: Tiền gửi tại các TCTD khác.

Có TK: Điều chuyển vốn tín dụng giữa NHCS tỉnh với NHCS huyện.
2. Giải ngân: 

Căn cứ hồ sơ tín dụng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kế toán lập thủ tục giải ngân và hạch toán:
Nợ TK: Nợ đủ tiêu chuẩn - Dự án Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ – KfW. 
(Tài khoản thích hợp: Ngắn hạn, Trung hạn, Dài hạn)

Có TK: Thích hợp

Lưu ý: Đối với hồ sơ thế chấp cầm cố tài sản (với những trường hợp phải thực hiện đảm bảo tiền vay), Kế toán lập phiếu nhập kho giấy tờ thế chấp, cầm cố của người vay và tổ chức hạch toán vào tài khoản ngoại bảng theo quy định của NHCSXH. 
3. Chuyển nợ quá hạn: Đến kỳ hạn trả nợ, bên vay không trả nợ và không được Ngân hàng cho gia hạn nợ, Kế toán thực hiện chuyển nợ quá hạn, hạch toán:


Nợ TK: Nợ thích hợp (Nợ cần chú ý, Nợ nghi ngờ…) 


Có TK: Nợ đủ tiêu chuẩn
4. Hạch toán Thu nợ ( gốc, lãi):

4.1 Thu nợ:


 Nợ TK: Tiền mặt, hoặc TK thích hợp khác

 Có TK: Nợ thích hợp
4.2 Thu lãi


Nợ: Tiền mặt hoặc TK thích hợp khác 

Có: TK thu lãi (TK 709009)

5. Hoàn trả vốn dự án: 


Nhận đ​ược thông báo hoàn trả vốn vay dự án KfW, Phòng giao dịch NHCSXH cấp Huyện thực hiện thu hồi nợ theo kế hoạch trả nợ đã thoả thuận với khách hàng. Căn cứ  tổng số tiền khách hàng đã trả nợ, Kế toán chuyển nguồn về NHCSXH tỉnh, hạch toán:


 Nợ TK: Điều chuyển vốn tín dụng giữa NHCS tỉnh với NHCS huyện.


 Có TK: Tiền gửi tại các TCTD khác hoặc TK thích hợp khác.

6. Trả phí sử dụng vốn cho NHCSXH tỉnh: 

Thực hiện theo quy định của NHCSXH trong từng thời kỳ.

Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các vướng mắc, yêu cầu các tỉnh/thành phố thực hiện Dự án phản ánh về Hội sở chính để xem xét, giải quyết.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);

- Ban TG§; 

- Chi nhánh NHCSXH thực hiện DA;

- Các Phòng, ban tại HSC;

- Lưu VP, HTQT.
	Tổng giám đốc

Ngân hàng chính sách xã hội

Hà Thị Hạnh


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    -------------------------------
Mẫu  số: 01/DNVVN-KfW

      (Do khách hàng lập)

Giấy đề nghị vay vốn

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tên tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ trụ sở chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quyết định thành lập số: . . . . . . . . . ngày: . . . . . . . . . Do: . . . . . . . . . . . quyết định.

Đăng ký kinh doanh số: . . . . . . . . . ngày . . . . . . . . . Do: . . . . . . . . . .  . . . . . . .. cấp.

Họ, tên  Người đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quyết định bổ nhiệm, số. . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . . Do . . . . . . . .quyết định.

hoặc giấy ủy quyền, số. . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . . Do . . . . . . . . . ủy quyền.

Tài khoản tiền gửi số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại ……………………… . . . . . . . .  . 

Tài khoản tiền vay số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại ………………………. . . . . . . . . . 

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện phương án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 

Vốn tự có tham gia vào dự án (phương án) xin vay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nhu cầu vay, số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

(bằng chữ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . )

đối tượng vật tư  chi phí sản xuất cần vay vốn

	STT
	Đối tượng 
	Số lượng
	Thành tiền

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Thời hạn xin vay: . . . . . . . . . . . . . tháng.

Lãi suất xin vay: . . . . . . . . . . . . . %/tháng.

Hình thức bảo đảm tiền vay: .......................................................................................
	STT
	Tên tài sản bảo đảm
	Số lượng
	Giấy tờ về tài sản
	Đặc điểm kỹ thuật
	Giá trị

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả; trả nợ vay gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn.

Đề nghị Ngân hàng xem xét giải quyết cho vay.

Ngày . . . tháng . . . năm 200 . .

 Thủ trưởng đơn vị 


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
            ngân hàng 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
 Chính sách xã hội  .
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi nhánh: . . . . . . . . . . . .. . . . . 
________(((________





Mẫu  số 02/DNVVN-KfW



                                            (Do ngân hàng lập)


. . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm 20.. . .

Phiếu thẩm định, tái  thẩm định

(Dùng trong cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ- Dự án KFW)

I. Thông tin cơ bản:

1.1. Tên doanh nghiệp:...................................................................................................................
1.2. Địa chỉ doanh nghiệp (Trụ sở giao dÞch)..............................................ĐiÖn thoại................ 

1.3. Ngànhnghề sản xuất kinh doanh: ………………………………………………………….
1.4. Tài khoản tiền gửi số:……………………. tại Ngân hàng ………………………….………

1.5.Tài khoản tiền vay số:………………....tại  Ngân hàng …...………………………..……….
1.6. Họ và tên người đại diện......................................Ngày, tháng, năm sinh:…………………...
Chức vụ: ..................................Số chứng minh thư:..........................................................................
1.7. Quyết định thành lập số :…....................................................................................................
1.8. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số :………………………………………………...

1.9. Giấy phép kinh doanh/hoạt động/hành nghề số : (đối với ngành nghề phải có Giấy phép) …………………thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm)………………………………………………
1.10. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………...
1.11.Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng: ……………………………………………………..
1.12. Hình thức bảo đảm tiền vay, trị giá: (có chấp thuận của Hội đồng quản trị -đối với công ty cổ phần).......................................................................................................................................
II.  Phân tích định tính 

2.1.Lịch sử phát triển :

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.2.Năng lực của người điều hành: 

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

2.3. Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh  : ..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.4.Đối tác giao dịch chủ yếu
2.4.1. Đối tác mua hàng (nhà cung ứng) chủ yếu
	Đối tác mua hàng
	Số năm giao dịch
	Tỉ trọng giao dịch
	Phương thức thanh toán

	
	
	
	Tỉ lệ mua chịu
	Số ngày mua chịu

	------------------------------------------------------------

-----------------------------

-----------------------------
	-------------------

-------------------

--------------------------------------
	------------------------------------------------------------------------------------
	---------------------------------------------

---------------
	------------------------------------------------------

------------------


Ước tính số ngày mua chịu: …………ngày

2.4.2. Đối tác bán hàng (người tiêu thụ) chủ yếu
	Đối tác bán hàng
	Số năm giao dịch
	Tỉ trọng giao dịch
	Phương thức thanh toán

	
	
	
	Tỉ lệ bán chịu
	Số ngày bán chịu

	------------------------------------------------------------

-----------------------------

-----------------------------
	-------------------

-------------------

--------------------------------------
	---------------------------------------------------------------

---------------------
	---------------------------------------------

---------------
	------------------------------------------------------

------------------


Ước tính số ngày bán chịu: ………….ngày

2.5. Điều tra thực địa:
..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

III. phân tích định lượng

3.1. Bảng tính toán lãi lỗ
                                                                                                                     (Đơn vị:      triệu đồng)

	Stt
	           Chỉ tiêu
	Năm
	Tài liệu xác nhận
	             Năm
	Tài liệu

xác nhận

	1
	Tổng doanh thu
	
	
	
	

	2
	Doanh thu tháng
	
	
	
	

	3
	Chi phí NVL
	
	
	
	

	4
	Tỷ lệ CPNVL/Doanh thu
	
	
	
	

	5
	Bình quân tháng CP NVL
	
	
	
	

	6
	Chi phí nhân công
	
	
	
	

	7
	Các chi phí khác
	
	
	
	

	8
	Thuế TNDN
	
	
	
	

	9
	Lợi nhuận
	
	
	
	


Nhận xét,đánh giá :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2. Bảng đối chiếu tài sản có và tài sản nợ 

(Đơn vị: triệu đồng)
	Stt
	Hạng mục
	Năm
	Tài liệu xác nhận
	Năm
	Tài liệu xác nhận

	1
	Tiền mặt - tiền gửi
	
	
	
	

	2
	
Tiền bán chịu
	
	
	
	

	3
	Tồn kho (vật tư, thành phẩm, sản phẩm dở dang)
	
	
	
	

	4
	
Tài sản cố định
	
	
	
	

	5
	
Các tài sản khác
	
	
	
	

	6
	Tổng tài sản có (1+2+3+4+5)
	
	
	
	

	7
	
Tiền mua chịu
	
	
	
	

	8
	       Tiền vay
	
	
	
	

	9
	
Các nợ khác
	
	
	
	

	10
	Tổng công nợ (7+8+9)
	
	
	
	

	11
	Nguồn vốn chủ sở hữu (6-10)
	
	
	
	

	12
	Tổng tài sản Nợ  (10+11)
	
	
	
	


Nhận xét ,đánh giá :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dự kiến và dự báo chi thu tiền mặt sau khi vay vốn 
(đơn vị:     triệu đồng)
	Stt
	Hạng mục
	Cán bộ thẩm định tính toán 
	Theo dự án vay vốn của khách hàng 
	Chênh lệch

	
	
	Cách tính
	Giá trị
	
	

	1
	Doanh thu 
	
	
	
	

	2
	Chi phí nguyên vật liệu 
	
	
	
	

	3
	Chi phí nhân công
	
	
	
	

	4
	Các chi phí khác
	
	
	
	

	5
	Trả  tiền vay(gốc + lãi)
	
	
	
	

	6
	Thuế TNDN
	
	
	
	

	7
	Chênh lệch thực thu-thực chi
	
	
	
	


* Các mục trên đều là số ước tính số thực thu,thực chi trong 1 năm dự án  
Nhận xét , đánh giá :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV. ý kiến của cán bộ tín dụng: (Đánh giá chung về khả năng kinh doanh, khả năng hoàn trả, tính khả thi của dự án )
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiến nghị:

- Đề nghị duyệt cho vay/không duyệt cho vay:…………………………………………………….
Lý do: ……………………………………………………………………………………………...
- Phương thức cho vay : ………………………………………………………………….………..

- Phương thức trả nợ : ………………………………………………………………….………...
- Số tiền cho vay: …………………………………………………………………………………..
- Thời hạn cho vay : ……………………………………………………………………………….
- Lãi suất:…………………………………………………………………………………………..
- Kiến nghị khác : ………………………………………………………………………………….

Cán bộ tín dụng


(ký và ghi rõ họ tên)

V. ý kiến của trưởng phòng Kế HOẠCH NGHIỆP Vụ(tổ trưởng tổ TD):

5.1. Nhận xét về các nội dung thẩm định : ……………………………………………..………. ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….

5.2. Đề xuất duyệt cho vay/không duyệt cho vay: ……………………………………………..
Lý do:………………………………………………………………………………………………
- Số tiền cho vay: ………………………...……………………………………………………….. 
- Thời hạn cho vay: ……………………………………………………………...………………..
- Lãi suất: ………………………………………………………………………………………….

Ngày . . . tháng . . . năm 200 . .


Trưởng phòng tín dụng


(ký và ghi rõ họ tên)

phê duyệt của giám đốc:

- Không cho vay/duyệt cho vay:…………………………………………………………………...
- Số tiền cho vay: …………………………………………………………………………………..
- Thời hạn cho vay: ………………………………………………………………………………..
- Lãi suất: ………………………………………………………………………………………….

Ngày . . . tháng . . . năm 20...

Giám đốc chi nhánh 


(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Ghi chú: Mẫu này hướng dẫn nội dung lập báo cáo thẩm định, không phải là mẫu in sẵn để cán bộ điền các nội dung)
Ký hiệu tài liệu xác nhận :

	A :Báo cáo tài chính 

B: Sổ kế toán  

C: Ghi chép của doanh nghiệp 
	D: Phỏng vấn 

E: Số liệu điều tra khác /Nguồn ngoài doanh nghiệp 

F: Quan sát trực quan của cán bộ thẩm định / ước tính


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                                

                                                                  Mẫu  số: 03/DNVVN-KfW


    (Do khách hàng và ngân hàng cùng lập)

hợp đồng tín dụng

Sè: . . . . . /H§TD

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Tổng Giám đốc NHCSXH tại văn bản số .................. ngày .................

- Căn cứ hồ sơ vay vốn của ............................................................................... và kết quả thẩm định  của NH..................................................................................... 

Hôm nay, ngày ...........tháng ...........năm 20........ tại...........................................
Chúng tôi gồm:

Bên cho vay (Bên A):

Chi nhánh Ngân hàng:.................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................
Người đại diện là ông (bà): ................................................: Chức vụ:......................... .....................................................................................................................................
Giấy ủy quyền số (nếu có): ......................... do ông (bà) ...........................................

ủy quyền.

Bên vay (Bên B):

Tên khách hàng:...........................................................................................................
Địa chỉ: .......................................................................................................................
Người đại diện là ông (bà): .................................................... Chức vụ:......................
.....................................................................................................................................
CMND số: ....................................... ngày cấp: ...................... nơi cấp: ......................
Giấy ủy quyền số (nếu có): .......................... do ông (bà) ..........................................

ủy quyền.

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng tín dụng  theo các nội dung thỏa thuận dưới đây:

Điều 1. Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay

Phương thức cho vay: .......................................................................................... 

Mức dư nợ cao nhất: ............................................................................................ 

Số tiền cho vay bằng số: ...................................................................................... 

Bằng chữ: ............................................................................................................
(Số tiền cho vay cụ thể được tính cho từng lần rút vốn được theo dõi tại phụ lục hợp đồng hoặc giấy nhận nợ kèm theo hợp đồng này).

Mục đích sử dụng tiền vay:..................................................................................
Điều 2. Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay là: ...............%/ tháng. 

- Phương pháp trả lãi tiền vay:

          + Theo định kỳ: tháng/1 lần vào ngày.......................................... 

          + Hoặc trả lãi tiền vay cùng với kỳ trả nợ gốc.

- Lãi suất nợ quá hạn bằng ..................%/tháng.

Điều 3. Thời hạn cho vay và kỳ hạn trả nợ

Thời hạn cho vay: .................. tháng. 

Hạn trả cuối cùng: ...............................................................................................
Ngày nhận tiền vay lần đầu là: ............................................................................
Kế hoạch phát tiền vay và kỳ hạn trả nợ (thực hiện theo phụ lục kèm theo).

Trường hợp bên B rút tiền vay nhiều lần thì mỗi lần nhận tiền vay bên B lập một giấy nhận nợ gửi bên A.

Điều 4. Hình thức bảo đảm tiền vay: ......................................................................

....................................................................................................................................

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1 Bên A có quyền:
a) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên B;

b) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Bên B cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng;

c) Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc người bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

d) Khi đến hạn trả nợ mà Bên B không trả nợ, nếu các bên không có thoả thuận khác thì Bên A có quyền bán tài sản bảo đảm tiền vay theo sự thoả thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với trường hợp Bên B được bảo lãnh vay vốn .

e) Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ theo quy định của NHCSXH.

5.2 Bên A có nghĩa vụ:

a) Thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

b) Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định của Tổng giám đốc NHCSXH tại Công văn số.............. ngày........ tháng....... năm........
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1 Bên B có quyền:
a) Từ chối các yêu cầu của Bên A không đúng với các thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

b) Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng tín dụng theo quy định của pháp luật;

c) Có quyền trả nợ trước hạn ghi trên hợp đồng tín dụng.

6.2 Bên B có nghĩa vụ:

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp;

b) Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

c) Trả nợ gốc và lãi tiền vay theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng những thoả thuận về việc trả nợ vay và thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm nợ vay đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Điều 7. Một số thỏa thuận khác

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng  hợp đồng

Khi một trong hai bên muốn có sự thay đổi nội dung điều khoản nào của hợp đồng này thì gửi đề xuất tới bên kia bằng văn bản. Nếu bên kia chấp thuận, hai bên sẽ ký bổ sung điều khoản thay đổi đó trong một thỏa thuận bằng văn bản đi liền với hợp đồng này. 

Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng tín dụng này phải được hai bên cùng thoả thuận theo quy định về mua, bán nợ của NHNN. Các điều khoản khác của hợp đồng này không thay đổi.

Điều 9. Cam kết chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Nếu có tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hai bên sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa kinh tế. 

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, các bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và được thanh lý khi Bên B hoàn trả xong cả gốc và lãi.


Đại diện bên A 
Đại diện bên B


(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên, đóng dấu)
(Trường hợp khách hàng là công ty hợp danh phải có chữ ký của từng thành viên hợp danh)

phụ lục hợp đồng

Kèm theo Hợp đồng tín dụng số . . . . ./HĐTD ngày . . . tháng . . . năm 20.... .
1. Theo dõi phát tiền vay và kế hoạch trả nợ:

	Phát tiền vay
	phân kỳ  trả nợ
	Chữ ký

	Ngày, tháng, năm
	Đối tượng cho vay
	Số tiền vay
	Lãi suất cho vay
	Ngày, tháng, năm
	Số tiền gốc


	Kế toán cho vay
	Người vay

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, gia hạn nợ gốc:

	Ngày, tháng, năm
	 gia hạn nợ gốc
	 điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc

	
	Số tiền
	Đến ngày… tháng…
	Số tiền
	Đến ngày… tháng… năm......

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Theo dõi thu nợ, chuyển nợ quá hạn, dư nợ:

	Ngày, tháng, 
	Thu nợ trong hạn
	Chuyển nợ
	Thu nợ quá hạn
	Dư nợ
	Chữ ký

	năm
	Gốc
	Lãi
	Quá hạn
	Gốc
	Lãi
	Tổng số
	Tr®ã: NQH
	Kế toán cho vay
	Người trả

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




                                                                    Mẫu  số: 04/DNVVN-KfW


(Do khách hàng và ngân hàng cùng lập)


. . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 200 . .
Giấy nhận nợ

(Dùng trong trường hợp hợp đồng tín dụng được phát tiền vay từ 2 lần trở lên)

Căn cứ hợp đồng tín dụng số: .............. ngày ........ tháng ........ năm 20... đã ký giữa chi nhánh NH................................................ và ...............


Hôm nay, ngày .......... tháng ........ năm 20.............tại ................................................
   

Họ và tên người vay: ...................................................................................................
Họ và tên người được ủy quyền:................................................................; Chức vụ: 
....................................................................................................................................
CMND số: .................... ngày cấp ........................ nơi cấp: ........................................  Theo giấy ủy quyền (nếu có) số: ....................... ngày .......... tháng .......năm 20........

Tổng số tiền vay được duyệt: ......................................................................................
Dư nợ trước ngày nhận nợ lần này: .............................................................................
Số tiền nhận nợ lần này (đề nghị vay lần này): ........................................................... 

Bằng chữ: ....................................................................................................................
Tổng dư nợ sau lần nhận nợ: .......................................................................................
Mục đích sử dụng tiền vay:

- ...................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................
Hạn trả nợ cuối cùng.................................................................................................... 

Lãi suất: .............. %/tháng, lãi suất nợ quá hạn: ........................%/tháng.

	 người vay
	chi nhánh NH .  . . . . . . . . . . . . .

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Cán bộ Tín dụng
	Trưởng phòng tín dụng
	Giám đốc

	
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký tên, đóng dấu)


           ngân hàng
  cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  chính sách xã hội 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Chi nhánh: . . . . . . . . . . . . . ...
________________




Mẫu  số: 05/DNVVN-KfW


                                                                    (Do ngân hàng lập)


. . . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm 20. . .

Thông báo chuyển nợ quá hạn

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
 
Căn cứ hợp đồng tín dụng số . . . . . . . .  ngày . . . tháng . . . năm 200 . .           giữa Ngân hàng....................................... với khách hàng vay là .........................................................

Chi nhánh NH  . . . . . . . . . . . . . . . . . thông báo số tiền vay của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại Hợp đồng tín dụng trên đã chuyển sang tài khoản nợ quá hạn từ ngày . . . tháng . . . năm 200 . .

Số tiền bằng số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Lý do chuyển nợ quá hạn: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kể từ ngày chuyển nợ quá hạn phải chịu lãi suất phạt . . . .%/ tháng trên tính trên số nợ gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yêu cầu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tìm mọi biện pháp sớm trả nợ số tiền nói trên. 


Giám đốc


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

         ngân hàng 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

chính sách xã hội 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Chi nhánh: . . . . . . . . . . . . . . 
________________


                                                                    Mẫu  số: 06/DNVVN-KfW
                                (Do khách hàng và ngân hàng cùng lập)

. . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 200 . .

Biên bản kiểm tra sau  khi cho vay

Họ và tên cán bộ kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tên người vay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số . . . . . . . . . . .  ngày . . . tháng . . . năm 200 . . , kết quả như sau:

I. Nội dung kiểm tra:

1. Mục đích sử dụng tiền vay

-

-

-

2. Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:

-

-

-

3. Tài sản làm bảo đảm nợ:

-

-

II. ý kiến của cán bộ kiểm tra
-

-

-

III. ý kiến của người vay
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Người vay





      Cán bộ kiểm tra

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


________________ 
Mẫu  số: 07/DNVVN-KfW


(Do khách hàng lập)


. . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 200 . .
Giấy đề nghị gia hạn nợ 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên người vay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nợ vay NH số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại HĐTD số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng . . . năm 200 . .

Đã trả nợ được, số tiền gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , số tiền lãi: . . . . . . . . . . . . 
Còn  nợ gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , còn nợ lãi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hạn phải trả vào ngày . . . tháng . . . năm 20 . .

Lý do chậm trả:

-

-

Đề nghị chi nhánh NH gia hạn:

- Số nợ gốc đến ngày . . . tháng . . . năm 200 . .

- Số nợ lãi đến ngày . . . tháng . . . năm 200 . .

Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.


Người vay


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phần  phê  duyệt  của  ngân  hàng

1. ý kiến của cán bộ tín dụng: 

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của . . . . . . . . . . . . . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

-

-

Đề nghị cho gia hạn / Không cho gia hạn:

- Số tiền gốc . . . . . . . . . . .  thời hạn: . . . . . . tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày . . . tháng . . . năm 20 . .

- Số tiền lãi . . . . . . . . . . .  thời hạn: . . . . . . tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày . . . tháng . . . năm 20 . .


Cán bộ tín dụng


(ký và ghi rõ họ tên)
2. ý kiến của phòng tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của . . . . . . . . . . . và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý.

- Đề nghị Giám đốc cho gia hạn/không cho gia hạn.

- Số tiền gia hạn:
+ Gốc . . . . . . . . . . .  thời gian cho gia hạn: . . . . . tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày . . . tháng . . . năm 20 . .


+ Lãi . . . . . . . . . . .  thời gian cho gia hạn: . . . . . tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày . . . tháng . . . năm 20 . .


Trưởng phòng tín dụng


(ký và ghi rõ họ tên)

Phê duyệt của Giám đốc

Ngày . . . tháng . . . năm 20. . .
Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


________________ 
Mẫu  số: 08/DNVVN-KfW


(Do khách hàng lập)


. . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 200 . .
Giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên người vay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đã vay NH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

Theo hợp đồng tín dụng số. . . . . . . . . ngày . . . tháng. . . năm 20. . .

Theo phân kỳ, ngày . . . tháng . . . năm 200. . Số tiền đến hạn trả nợ gốc là: . . . . . . .  đến nay chúng tôi chưa trả được nợ ngân hàng, vì lý do:

-

-

-

Đề nghị chi nhánh ……………………. cho chúng tôi được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, như sau:

	Kỳ hạn nợ theo cam kết
	Đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ mới

	Ngày, tháng
	Số tiền gốc
	Ngày, tháng
	Số tiền gốc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Người vay


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phần phê duyệt của ngân hàng

1. ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

-

-

-

Đề nghị không cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ:

Đề nghị cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ:

	Kỳ hạn nợ theo cam kết
	Đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ mới

	Ngày, tháng
	Số tiền gốc
	Ngày, tháng
	Số tiền gốc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Cán bộ tín dụng


(ký, ghi rõ họ tên)

2. ý kiến của phòng tín dụng:

Qua xem xét nội dung trình bày trong giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc (lãi) của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý.

Đề nghị Giám đốc cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/không cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.


Trưởng phòng tín dụng


(ký, ghi rõ họ tên)

Phê duyệt của Giám đốc

Ngày . . . tháng . . . năm 200. .

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

        ngân hàng
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Chính sách xã hội
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi nhánh: . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                      Mẫu  số: 09/DNVVN-KfW

                                                                                                            (Do Ngân hàng lập) 


. . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm 20. . .

Thông báo từ chối cho vay

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ngày . . . tháng . . . năm 20.. . . , NH.. . . . . . . . . . . nhận được hồ sơ đề nghị vay vốn của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Phiếu thẩm định (tái thẩm định) số . . . . . . ngày . . . tháng . . . năm 20.. . .

- Nội dung biên bản và ý kiến kết luận của . . . . . . . . . . . . . . . . . đối với dự án (phương án) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngân hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . từ chối cho vay dự án (phương án). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vì những lý do sau:

-

-

-

-

-


Giám đốc chi nhánh

        
                                                                                          (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

    
ngân hàng
Mẫu  số: 10/DNVVN-KfW

      Chính sách xã hội                                                                (Do Ngân hàng lập)

             ---------------

Chi nhánh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sổ theo dõi cho vay - thu nợ

(Dùng cho cán bộ tín dụng theo dõi cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ)

- Họ tên cán bộ tín dụng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Thời gian theo dõi từ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Trụ sở doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Đại diện doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Quyết định thành lập số: . . . . . . . . . . . . . Ngày. . . . . . . . . . . . Cơ quan cấp: . . . . . 
- Giấy phép kinh doanh số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nơi cấp: . . . . . . . . 
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tài khoản tiền gửi số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tại Ngân hàng: . . . . . . . . . . . . .
- Tài khoản tiền vay số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại Ngân hàng: . . . . . . . . . . . . .
- Vốn pháp định (hoặc vốn điều lệ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I. Một số tình hình kinh doanh, tài chính qua các năm:

	Chỉ tiêu
	Năm . . . 
	Năm . . . 
	Năm . . . 
	Năm . . . 


	- Doanh thu thực hiện:
	
	
	
	

	- Sản phẩm chủ yếu:

+

+

+
	
	
	
	

	- Nộp ngân sách:
	
	
	
	

	- Lợi nhuận:
	
	
	
	

	- Nguồn vốn chủ sở hữu:
	
	
	
	

	- Số lượng CBCNV:
	
	
	
	

	- Thu nhập bình quân tháng/CBCNV
	
	
	
	

	- Phân loại doanh nghiệp (A, B,C)
	
	
	
	


Theo dõi cho vay - thu nợ

	STT
	Ngày, tháng, năm (cho vay, thu nợ, chuyển nợ quá hạn)
	Cho vay
	Thu nợ
	Dư nợ

	
	
	Số tiền vay
	Đối tượng vật tư, chi phí xin vay
	Thời hạn vay
	Lãi suất
	Thu nợ trong hạn
	Số tiền chuyển nợ quá hạn
	Thu nợ quá hạn
	Tổng số
	Quá hạn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 

(Kèm theo mẫu số : 02/ DNVVN-KFW)
Hướng dẫn lập Phiếu thẩm định tín dụng

(Dùng trong cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ- Dự án KFW)

I. Thông tin cơ bản:

1.1. Tên doanh nghiệp: Có thể điều tra theo một trong các phương pháp sau: đơn xin vay, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có) hoặc kế hoạch kinh doanh, phỏng vấn và điều tra thực địa. 

Chú ý: Kiểm tra xem tên doanh nghiệp có thống nhất giữa các giấy tờ không, tránh bị nhầm lẫn giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả hoặc dùng giấy tờ đi mượn của công ty khác.

1.2. Địa chỉ doanh nghiệp: Khi điều tra thực địa phải đối chiếu lại tên, địa chỉ  doanh nghiệp trên biển hiệu xem có khớp với các giấy tờ gửi đến ngân hàng không. Trường hợp không khớp phải xác minh rõ nơi đó có đúng là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không, có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi địa điểm, sửa đổi tên của doanh nghiệp không (theo quy định hiện hành của pháp luật)

Điện thoại: Ghi các số điện thoại liên lạc cần thiết dựa trên các tài liệu trong hồ sơ vay vốn và phải  kiểm tra lại. 
1.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Có thể lấy từ đơn xin vay, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có)  hoặc kế hoạch kinh doanh .

Chú ý: Kiểm tra xem ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề của nhân viên, các giấy phép khác theo pháp luật quy định (về vệ sinh môi trường, tiếng ồn …). Kiểm tra xem doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề nào trái phép không, hoặc có kinh doanh sai với nội dung đăng ký kinh doanh không (có thể đề nghị doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh) 

1.4. Tài khoản tiền gửi số: ……….……..tại ngân hàng ………………….

1.5. Tài khoản tiền vay số: .....…………………...tại ngân hàng: ………….. (nếu có).

1.6. Họ và tên người đại diện: Là người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc được uỷ quyền đúng quy định của  pháp luật (Ngày, tháng, năm sinh, chức vụ lấy theo các giấy tờ gửi đến Ngân hàng).

Số chứng minh thư: ghi rõ nơi cấp, ngày cấp (phải ghi từ chứng minh thư) trường hợp mất chứng minh thư có thể thay bằng các giấy tờ khác có thể xác nhận được nhân thân  VD: Hộ chiếu, giấy phép lái xe …


1.7. Quyết định thành lập số: (áp dụng đối với Doanh nghiệp Nhà nước): Khi xem xét, chỉ cần lưu ý:


+ Thẩm quyền ký thành lập: Tùy từng doanh nghiệp mà do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký thành lập.


+ Tên DN, trụ sở chính


+ Thời gian hoạt động của DN

Có thể lấy từ đơn xin vay, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có), kế hoạch kinh doanh.

Chú ý: phải đối chiếu sự thống nhất về nội dung Quyết định thành lập giữa các giấy tờ gửi tới Ngân hàng.

1.8. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: Phải đối chiếu với bản gốc

Chó ý: phải đối chiếu sự thống nhất về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các giấy tờ gửi tới Ngân hàng. Đối tượng vay vốn có phù hợp với ngành nghề kinh doanh ghi trên  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không.

1.9. Giấy phép kinh doanh/hoạt động/hành nghề số: (đối với ngành nghề phải có Giấy phép) kiểm tra thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) có phù hợp với thời gian vay vốn dự kiến không, nếu không đủ thời gian thì xem xét khả năng doanh nghiệp được gia hạn hoặc xin giấy phép mới.

1.10. Mã số thuế : ghi mã số thuế của doanh nghiệp vay vốn

1.11. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng: (số, ngày tháng, ai ký)
1.12. Hình thức bảo đảm tiền vay, trị giá: (có chấp thuận của Hội đồng quản trị- đối với công ty cổ phần)

II.  Phân tích định tính 

2.1. Lịch sử phát triển 
(Tháng, năm thành lập doanh nghiệp, hành nghề hoặc kinh doanh , lý do mở doanh nghiệp, có hay không có chuyển đổi ngành nghề hoặc thôi kinh doanh, nếu có thì ghi rõ nguyên nhân tại sao)

Các thông tin trên có thể lấy từ đơn xin vay và các giấy tờ doanh nghiệp gửi đến ngân hàng, và thông qua phỏng vấn, điều tra thực địa, qua hàng xóm, láng giềng, khách hàng khác ...

2.2. Năng lực của người điều hành


  Thông thường, người đại diện DN là người điều hành hoạt động của DN (Tổng giám đốc hoặc Giám đốc DN). Vì vậy, việc điều tra, thẩm định năng lực của người đại diện DN là rất cần thiết.


Thông qua phương pháp điều tra thực địa và phỏng vấn, cán bộ thẩm định cần tiến hành điều tra các nội dung sau liên quan tới người đại diện DN: 


- Người đại diện DN nêu trong Hồ sơ vay vốn có đúng là người đại diện hợp pháp của DN hay không? Ngày, tháng, năm sinh có phù hợp với Chứng minh thư không?


- Trình độ văn hóa, nghề nghiệp: 

+ Quá trình học tập, đào tạo, tích lũy kinh nghiệm thực tế, khả năng tính toán...; những thành tích nổi bật trước đây trên các lĩnh vực kinh doanh, học tập...

+ Có tâm huyết với nghề không?  ý chí kinh doanh thể hiện như thế nào?


 - Tình trạng sức khỏe: có bảo đảm được công việc điều hành hay không?

- Ngoài ra, cán bộ thẩm định có thể điều tra thêm về: tư chất cá nhân,  năng khiếu, tính trung thực...; nhân thân, lí lịch (có tiền án, tiền sự hay không); lối sống và hình thức sinh hoạt; sự hợp tác của gia đình (các thành viên trong gia đình có ủng hộ việc kinh doanh của người điều hành không).

2.3. Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh 

Trên cơ sở áp dụng các biện pháp như: điều tra thực địa, phỏng vấn, thu thập thông tin bên ngoài (từ các đối tác mua hàng chính, thông tin kinh tế từ các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí chuyên ngành...), cán bộ thẩm định cần tiến hành điều tra các hạng mục sau:


- Tên mặt hàng sản xuất kinh doanh, dịch vụ chủ yếu: Nêu đặc điểm của từng mặt hàng cụ thể là gì. 


- Đối tượng tiêu thụ: Hàng hóa, dịch vụ sản xuất ra nhằm vào tầng lớp khách hàng nào. 


- Sức cạnh tranh: Những đặc trưng, khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ. Những ưu thế của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh (có những đặc điểm khác biệt gì so với sản phẩm, dịch vụ cùng loại về: phương thức bán hàng, đặc tính sản phẩm thông qua đăng ký chất lượng hàng hóa...).


- Nhu cầu của thị trường (phát triển/bão hòa/suy giảm): Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh đang trong giai đoạn nào của chu kỳ sản phẩm? Doanh thu có biến động theo mùa vụ không? . Doanh nghiệp có các  đối thủ cạnh tranh chủ yếu nào . 
2.4. Đối tác giao dịch chủ yếu 

Thông qua phương pháp điều tra thực địa, phỏng vấn đối tác bán hàng và mua hàng và kiểm tra các sổ kế toán, sổ sách ghi thu chi của DN..., cán bộ thẩm định cần điều tra, đánh giá các đối tác giao dịch chủ yếu của DN. Đối tác giao dịch chủ yếu của DN là những đối tác mua hàng và bán hàng chính được xác định căn cứ vào thời gian có quan hệ giao dịch với DN, tỉ lệ giao dịch với DN và điều kiện thanh toán với DN. Cụ thể:


- Đối với đối tác mua hàng chủ yếu của DN: Cần xác định số lượng hàng bán cho một đối tác trong một thời gian cụ thể (tháng, quý, năm); tiền bán hàng mà đối tác nợ trong tháng còn đọng lại là bao nhiêu, bao lâu sau thì thu hết số nợ này. Từ đó, xác định được doanh thu bán hàng, khả năng tiêu thụ sản phẩm của DN.


- Đối với đối tác bán hàng chủ yếu của DN: Cần xác định số lượng hàng mua của một đối tác trong một thời gian cụ thể (tháng, quý, năm); tiền nợ mua nguyên vật liệu trong tháng là bao nhiêu, bao lâu thì trả hết nợ của đợt cung ứng hàng tháng này. Từ đó, xác định được nguồn cung cấp nguyên liệu, nắm được một phần giá thành sản xuất của sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất liên tục hay không liên tục, năng lực sản xuất thế nào.

2.4.1. Ước tính số ngày  mua chịu (theo giá gốc nguyên vật liệu)  căn cứ vào điều kiện giao dịch: (tính theo kỳ báo cáo, VD: 1 năm )
	Đối tác mua hàng
	Số năm giao dịch
	Tỉ trọng giao dịch
	Phương thức thanh toán

	
	
	
	Tỉ lệ mua chịu
	Số ngày mua chịu

	-  Công ty A

-  Công ty B

- Công ty C, và các nhà cung ứng số lượng nhỏ khác.
	2

2

1-2
	50 %

40%

10 %
	         80%

        100%

          0%
	45

35

0


Số ngày mua chịu(SNMC)  tính như sau  : 

SNMC=  (Tỷ lệ giao dịch x tỷ lệ mua chịu x Số ngày mua chịu) 


Công ty A   :           


      50% x   80% x 45 ngày = 18 ngày


Công ty B   :                                               40% x  100% x35 ngày = 14 ngày 

	           Số ngày mua chịu =
	        32 ngày 


2.4.2. Đối tác bán hàng(người tiêu thụ) chủ yếu : 

	Đối tác bán hàng
	Số năm giao dịch
	Tỉ trọng giao dịch
	

Phương thức thanh toán

	
	
	
	Tỉ lệ bán chịu
	Số ngày bánchịu

	- Công ty D

- Công ty E

- Các khách hàng số lượng nhỏ khác.
	2

2

1-2
	60 %

30%

10%
	          70%

        100%

            0%
	100

 30

   0


Số ngày bán chịu(SNBC) tính như sau  : 


SNBC=  (Tỷ lệ giao dịch x tỷ lệ bán chịu x Số ngày bán chịu) 


Công ty D    :      60%x70 % x 100 ngày = 42 ngày


Công ty  E    :     30% x100% x 30 ngày =  9 ngày 
	Số ngày bán chịu =
	   51 ngày 


Nhận xét: Doanh nghiệp có thời gian bán chịu bình quân là 51 ngày trong khi thời gian mua chịu là 42 ngày. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Doanh nghiệp đối với các khoản vay ngân hàng. Doanh nghiệp cần có giải pháp để cân bằng 2 thời gian trên . 

2.5. Điều tra thực địa :


Qua điều tra thực địa (quan sát bằng mắt và phỏng vấn), cán bộ thẩm định cần tiến hành điều tra các hạng mục sau trong nội dung điều tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh:


- Xác nhận sự hiện hữu thực tế của văn phòng, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng.


- Xác nhận điều kiện vị trí như: môi trường lân cận, điều kiện cạnh tranh, cơ cấu cơ sở hạ tầng, điều kiện sử dụng và tình hình hàng tồn kho...


- Thực hiện điều tra bổ sung những giấy tờ, chứng từ, tài liệu còn thiếu.


- Ngoài ra, cán bộ thẩm định có thể chú ý hơn tới những nội dung sau:


+ Quan sát toàn diện doanh nghiệp: nơi làm việc và phân xưởng sản xuất.


+ Quan sát tình trạng nhà xưởng, thiết bị, máy móc... để nắm bắt được hiện trạng hoạt động của phân xưởng sản xuất.

+ Số lượng nhân viên, tinh thần làm việc, hình thức bề ngoài.


+ Tình hình vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy...
Sử dụng bảng  danh mục dưới đây khi đi kiểm tra :

	Stt
	Các điểm cần chú ý 
	Nhận xét

	1
	Tên công ty trên biển hiệu 
	(đúng/ sai, có gì không ổn...)

	2
	Địa chỉ của công ty, cửa hàng, xưởng sản xuất 
	(đúng/ sai, có gì không ổn...)

	3
	Biểu hiện/tình trạng hiện tại của nơi làm việc 
	Có vẻ của một doanh nghiệp đang hoạt động bình thường hay không? có thuận tiện cho kinh doanh, sản xuất hay không ?

	4
	Thái độ của các thành viên trong gia đình chủ doanh nghiệp và của nhân viên với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
	Có ảnh hưởng không tốt đến khả năng kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp hay không ? cách khắc phục

	5
	Số lượng nhân viên hiện có 
	Có khớp với số trên hồ sơ không? có phù hợp với năng lực doanh nghiệp hiện tại không?

	6
	Điều kiện/tình trạng máy móc hiện tại 
	Có được sử dụng và bảo quản tốt/phù hợp  không? 

	7
	Điều kiện vận chuyển hàng hoá (phương tiện, đường sá...)
	Khả năng của Doanh nghiệp về  chủ động trong vận chuyển. Có vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh không ? cách khác phục 

	8
	Môi trường sản xuất (tiếng ồn, ô nhiễm ...)
	Có phù hợp với quy định của pháp luật không? liệu có bị  khởi kiện, đình chỉ sản xuất không?

	9
	Hàng tồn kho 
	Có đúng là hàng của doanh nghiệp không? chất lượng thế nào (hàng tồn kho chờ bán hay chỉ là hàng hỏng)

	10
	Tuỳ theo từng ngành có thể kiểm tra thêm 
	


III. phân tích định lượng

Phân tích khả năng tài chính của DN là một khâu quan trọng trong quy trình thẩm định nhằm xem xét tình hình tài chính của DN có lành mạnh, đảm bảo thực hiện được dự án, phương án SXKD và đáp ứng được các điều kiện ngân hàng khi cho vay không .

Để thực hiện được bước này, cán bộ thẩm định cần dựa vào những tài liệu sau:

- Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất và 2 năm liền kề với thời điểm vay vốn (trừ khách hàng mới thành lập ), bao gồm:


+ Bảng cân đối kế toán


+ Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo thu nhập chi phí)


+ Cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh đến cuối tháng hoặc cuối quý trước ngày xin vay (nếu có)


+ Thuyết minh báo cáo tài chính có liên quan


+ Báo cáo kiểm toán (nếu đã được kiểm toán).


Các báo cáo trên do DN lập và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, trung thực của tài liệu theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán đối với DN do Nhà nước ban hành. Trong thực tế, báo cáo kế toán của một số DN (nhất là DN ngoài quốc doanh) vì nhiều lý do nên số liệu chưa chuẩn xác, chưa được kiểm toán. Đòi hỏi cán bộ thẩm định phải vừa nghiên cứu  báo cáo tài chính của khách hàng vừa kết hợp với phỏng vấn ,điều tra thực địa và các nguồn thông tin khác để kịp thời xem xét phát hiện những bất hợp lý trong báo cáo kế toán, nhằm giúp cho việc thẩm định có chất lượng.

Trên cơ sở số liệu báo cáo có liên quan nêu trên, kết hợp với việc nắm bắt các thông tin về tình hình tài chính của DN, cán bộ thẩm định thiết lập các bảng phân tích  dùng để  đánh giá  tình hình như sau  :
3.1. Bảng tính toán lãi lỗ :

Để có cơ sở đánh giá tính chân thực của kết quả sản xuất kinh doanh của DN, cán bộ thẩm định cần điều tra và thu thập thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của DN theo: Số liệu kỳ báo cáo và Số liệu điều tra, hoặc số liệu 2 kỳ khác nhau . 

Các biện pháp áp dụng để điều tra là:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính, các chứng từ, hóa đơn...

- Ước tính từ điều tra thực địa, 

- Phỏng vấn đối tác giao dịch, người lao động...
Sau đó xây dựng lên bảng tính toán lãi lỗ của doanh nghiệp để phân tích các khoản mục sau :

3.1.1. Tổng doanh thu:
- So sánh doanh thu kỳ báo cáo với kỳ trước, năm trước. Tìm hiểu và có nhận xét về nguyên nhân tăng, giảm doanh thu. 
- So với DN khác cùng ngành thì như thế nào (cao hoặc thấp).

- So với thiết bị, tần suất sử dụng thiết bị thì số liệu đưa vào tính toán có quá lớn không.
3.1.2. Chí phí nguyên vật liệu: Được hiểu là giá bình quân của nguyên vật liệu đầu vào 
So sánh với DN khác cùng loại, cùng ngành thì như thế nào, cao hay thấp, có hợp lý không.
3.1.3 .Chi phí nhân công:
- Chi phí lao động thực tế có khớp với số liệu chủ DN cung cấp không?

- Mức lương có cao quá hay thấp quá so với thị trường chung, so với các DN khác kinh doanh cùng ngành, nghề không?
3.1.4. Các chi phí khác:
Kiểm tra tính hợp lý của các chi phí (các chi phí bất thường và các chi phí thường xuyên)

3.1.5. Thuế TNDN:

Có nợ thuế không, số thuế nợ có ảnh hưởng đến vốn kinh doanh sau này không?
3.1.6. Lợi nhuận sau thuế:
Xem kết quả lỗ hay lãi, nếu lỗ thì nguyên nhân vì sao, tỷ lệ lợi nhuận/vốn có hợp lý không?

Chú ý trường hợp  DN chủ định lập kế hoạch kinh doanh có lợi nhuận cao để dễ vay vốn.

         Ví dụ về lập bảng tính toán lãi lỗ :

                                                                                             (Đơn vị: triệu đồng)

	Stt
	Hạng mục
	Năm trước
	Tài liệu xác nhận
	 Năm nay
	Tài liệu xác nhận

	1
	Tổng doanh thu
	840
	D&A
	1633,38
	D&A

	2
	Doanh thu bình quân tháng
	70
	D&A
	136,11
	D&A

	3
	Chi phí nguyên vật liệu (CPNVL)
	384
	C
	499,42
	C

	4
	Tỷ lệ CP NVL/D.thu
	40%
	D&A
	30,6%
	D&A

	5
	Bình quân tháng của CPNVL
	32
	C
	41,62
	C

	6
	Chi phí nhân công
	400
	C,D,A
	432
	C,D,A

	7
	Các chi phí khác
	50
	C,B,F
	60
	C,B,F

	8
	Thuế TNDN
	8
	B
	100
	B

	9
	Lợi nhuận sau thuế
	18
	
	542
	


Ghi chú: Ký hiệu ghi tài liệu xác nhận :

A :Báo cáo tài chính 

B: Sổ kế toán  

C: Ghi chép của doanh nghiệp 

D: Phỏng vấn 

E: Số liệu điều tra khác /Nguồn ngoài doanh nghiệp 

F: Quan sát trực quan của cán bộ thẩm định / ước tính.

Cách nhận xét,đánh giá: kinh doanh có lãi không, có chênh lệch với kết quả kiểm tra thực tế không (nguyên nhân).  Lưu ý: Sự thay đổi của doanh thu, tỷ lệ giá gốc trên doanh thu.
Hướng dẫn cách tính một số chỉ tiêu :

- Doanh thu tháng :  1633,38 / 12 tháng ≈ 13,612

- Tỷ lệ CPNVL :       499,42 / 1633,38 x 100 ≈ 30.6 %

- Bình quân tháng của CP NVL  : 499,42 / 12 tháng ≈ 41,62
Ví dụ về nhận xét đánh giá so sánh tình hình kinh doanh:

1. Tổng doanh thu tăng mạnh (1633,38 / 840 ≈ 1.94 ≈ 194%)
2. Tỷ lệ CP NVL thay đổi từ 40% xuống 30,6% do tiết kiệm được hao hụt nguyên liệu và giảm phế phẩm .

3.  Lợi nhuận tăng nhanh trong 2 năm qua

→ Điều kiện tài chính của khách hàng xin vay vốn khá lành mạnh.

        3.2.Bảng đối chiếu tài sản có và tài sản nợ:

Bảng đối chiếu tài sản có và tài sản nợ là bảng đối chiếu được thiết lập dựa trên các  số liệu từ Bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên đã có phân bổ lại số liệu  nhằm mục đích phân tích. Các khoản mục được bố trí như trong ví dụ dưới đây. Trong đó các khoản phải thu, phải trả về mua chịu bán chịu được tách riêng. Các khoản phải thu phải trả khác được ghép vào mục các nợ khác.
Ví dụ về cách lập bảng::

(Đơn vị: triệu đồng)
	Stt
	Hạng mục
	31/12/năm trước
	Tài liệu xác nhận
	31/12/năm nay
	Tài liệu xác nhận

	1
	Tiền mặt - tiền gửi
	1.995
	A
	1.803
	A

	2
	
Tiền bán chịu
	90
	A
	204
	A

	3
	Tồn kho (vật tư, thành phẩm, sản phẩm dở dang)
	16
	A
	39
	A

	4
	
Tài sản cố định
	1.494
	A
	1.783
	A

	5
	Các tài sản lưu động  khác
	0
	A
	0
	A

	6
	Tổng tài sản có (1+2+3+4+5)
	3.595
	A
	3.829
	A

	7
	
Tiền mua chịu
	24
	A
	93
	A

	8
	       Tiền vay
	0
	A
	300
	A

	9
	
Các nợ khác
	0
	A
	12
	A

	10
	Tổng công nợ (7+8+9)
	24
	A
	405
	A

	11
	Nguồn vốn chủ sở hữu (6-10)
	3.356
	A
	3.424
	A

	12
	Tổng tài sản Nợ 
	3.595
	A
	3.829
	A


Các điểm cần nhận xét, đánh giá:  Nguồn vốn tự có, các khoản nợ, tài sản cố định, điều kiện kinh doanh có thay đổi gì không, so sánh với lần điều tra trước,..... (lưu ý: số lượng hàng tồn kho có nghi vấn gì không, so sánh số dư các khoản mua chịu, bán chịu, so sánh với các số tính được ở mục 2.4.1;2.4.2 và so sánh với lần điều tra trước -nếu có) theo một số tiêu thức sau:
3.2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu:

Bao gồm: Nguồn vốn kinh doanh và các quỹ của DN. 

Cán bộ thẩm định cần nhận xét về:

- Nguồn vốn  của DN có đảm bảo hay không đảm bảo đủ vốn pháp định.

- Nhận xét việc tăng, giảm vốn  có hợp lý hay không. 
3.2.2 Tiền vay và nợ khác :

Cán bộ thẩm định cần nhận xét tính hợp lý và không hợp lý về những khoản sau:

- Nợ các tổ chức tín dụng, trong đó nợ quá hạn chiếm tỉ lệ là bao nhiêu.

- Dư nợ bảo lãnh.

- Nợ các tổ chức, cá nhân khác (có nợ khó đòi hoặc không có khả năng đòi không).

Cần chú ý những khoản phải trả chiếm tỷ trọng cao.
3.2.3 Tình trạng tồn kho và thanh toán:

- Cán bộ thẩm định cần tiến hành:

+ So sánh hàng tồn kho giữa sổ sách với thực tế, giữa tồn kho với định mức kinh tế kỹ thuật và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ So sánh với hàng tồn kho năm trước, kỳ trước.

+ Tìm hiểu và có nhận xét về nguyên nhân hàng tồn kho chậm luân chuyển (sản phẩm hỏng, kém chất lượng...).

+ Tìm hiểu và có nhận xét về nguyên nhân hợp lý và không hợp lý của hàng tồn kho đến thời điểm đề nghị vay vốn.
+ Tính toán và phân tích số ngày  bán chịu và số ngày  mua chịu: 
Số ngày bán chịu cao có nghĩa là DN bị chiếm dụng vốn trong thanh toán, khả năng thu hồi vốn chậm, DN cần phải có biện pháp cụ thể để thu hồi nợ. Khi xem xét chỉ tiêu này cũng phải tìm hiểu chính sách tín dụng của DN đối với khách hàng, chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Số ngày  mua chịu cao có nghĩa là DN chiếm dụng được vốn trong thanh toán, số tiền DN mua chịu lớn. Tuy nhiên, cần phải xem xét số tiền mua chịu có quá nhiều không, có tràn lan không; tình hình thanh toán tiền hàng của DN như thế nào, có phù hợp với số tiền ước tính từ các điều kiện giao dịch không.

Ví dụ về đánh giá:

- Số ngày phải thu tiền bán chịu tính theo số liệu trên Bảng đối chiếu tài sản có và tài sản nợ (SNBC): 

 SNBC =(Số tiền bán chịu bình quân/Doanh thu bình quân tháng trong kỳ) x30

 Trong đó: Số tiền  bán chịu             Số dư đầu kỳ  + số dư cuối kỳ

                   bình quân              =   _________________________

                                                                              2
SNBC    = {( 204 + 90)   :  136,11}x 30 ≈ 32 ngày.
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Thời gian thu nợ bán chịu bình quân qua điều tra thực tế (mục 2.4.2) là:  

	
	   51 ngày 


- Số ngày  mua chịu tính theo số liệu trên Bảng đối chiếu tài sản có và tài sản nợ (SNMC): 

SNMC=(Số tiền mua chịu bình quân/Bình quân tháng của CPNVL trong kỳ) x30

Trong đó: Số tiền  mua chịu             Số dư đầu kỳ  + số dư cuối kỳ

                      bình quân 
       =   _________________________

                



                          2

SNBC    = {( 24 + 93)   :  41,62}x 30 ≈ 42 ngày.
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 Thời gian trả nợ mua chịu  bình quân qua điều tra thực tế là (mục 2.5): 

	
	   32 ngày 


Nhận xét: Số ngày bán chịu và mua chịu có chênh lệch khá lớn giữa số điều tra thực địa và số tính theo bảng cân đối, cán bộ thẩm định cần xem xét thêm cả về việc ghi chép sổ sách kế toán của doanh nghiệp và số liệu thực địa để xem số nào chính xác hơn hoặc có thể phải tính lại số liệu dựa trên những thông tin mới để có số ngày chính xác hơn, phản ánh đúng hơn việc mua chịu bán chịu của doanh nghiệp . 
3.2.4 Tài sản cố định:

Bao gồm 2 nội dung cơ bản là:

- Nhà cửa, vật kiến trúc; và

- Máy móc, thiết bị, phương tiện.

Thông qua việc thu thập thông tin từ tài liệu gốc, quan sát thực tế và phỏng vấn chủ DN, cán bộ thẩm định cần xem xét :

+ Lịch sử, hồ sơ pháp lý của tài sản cố định: Chứng từ chứng minh quyền sở hữu của DN, có phù hợp với quy mô không? Giá trị còn lại theo thực tế, giá trị còn lại theo sổ sách.
+ Khả năng sử dụng trong sản xuất của tài sản cố định: Qua quan sát thực tế về khả năng, hiệu quả sử dụng của TSCĐ đồng thời cán bộ thẩm định có thể tính chỉ tiêu “Sức sản xuất của TSCĐ” như sau:






                   Tổng doanh thu  cả năm

Sức sản xuất của TSCĐ = 






     Nguyên giá bình quân TSCĐ
 Nguyên giá bình quân TSCĐ có thể tính như sau :


Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ(năm) + Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ(năm) 






2

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại mấy đồng doanh thu thuần; hệ số này càng cao thì sức sản xuất của TSCĐ càng lớn; TSCĐ phát huy được hiệu quả, khai thác tốt công suất. Qua đây, đánh giá việc nên hay không nên đầu tư mới TSCĐ (có tính đến tài sản có giá trị nhưng đã lạc hậu về kỹ thuật).
3.3.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay dự kiến và dự báo chi thu sau khi vay vốn 

Cán bộ thẩm định căn cứ vào Phương án vay vốn của doanh nghiệp và bộ hồ sơ do DN có nhu cầu vay vốn gửi đến ngân hàng đồng thời thông qua phỏng vấn, điều tra thực địa, thông tin thị trường để phân tích và đưa ra nhận xét về mục đích vay vốn, nhu cầu vay vốn của DN và  lập bảng phân tích, dự báo hiệu quả sau khi vay vốn : 

3.3.1 Mục đích vay vốn:

- Vốn vay chủ yếu được DN sử dụng vào mục đích gì, cần nêu rõ các đối tượng vật tư, hàng hóa, dịch vụ mà DN dự định đầu tư, sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn vay. Trên cơ sở đó, cần xem xét đối tượng SXKD, đối tượng vay có thuộc các đối tượng cấm kinh doanh do pháp luật quy định không, có phù hợp với ngành nghề SXKD được quy định trong Quyết định hoặc giấy phép kinh doanh không.

- Phương án vay vốn đã được người có thẩm quyền của DN phê duyệt chưa, có hợp lệ, hợp pháp không.

- Tính hợp lệ, hợp pháp của các hợp đồng và các văn bản khác có liên quan.

- Đơn đề nghị vay vốn có chữ ký của đại diện pháp nhân hoặc chủ DN chưa.


3.3.2 Tổng nhu cầu vốn của DN

Trong tổng nhu cầu vốn của phương án vay vốn, cần xác định rõ:

- Vốn chủ sở hữu

- Vốn đi vay, trong đó vốn vay NHCSXH là bao nhiêu

- Vốn khác.

3.3.3 Hiệu quả kinh tế của phương án vay vốn và khả năng trả nợ ( cán bộ thẩm định lập bảng 

Để đánh giá được hiệu quả kinh tế của phương án vay vốn và khả năng trả nợ của DN, cán bộ thẩm định phải lập bảng tính toán  chỉ tiêu sau:

- Chênh lệch thực thu trừ thực chi dự kiến : 
Cán bộ thẩm định có thể tính toán được chênh lệch thực thu trừ thực chi dự kiến của phương án vay vốn theo công thức sau:

Chênh lệch thực thu            Tổng doanh thu      Tổng chi phí

trừ thực chi dự kiến    =       dự kiến thực thu   - dự kiến thực 




    trong năm D.án      chi trong năm 
Giá trị của chỉ tiêu > 0  chứng tỏ DN hoạt động có hiệu quả và có khả năng trả nợ . Nếu < 0 doanh nghiệp sẽ khó có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng.
- Một số lưu ý: 
Khi thẩm định hiệu quả của phương án vay vốn, cán bộ thẩm định còn cần chú ý tới một số nội dung sau:


+ Xem xét doanh thu tiêu thụ hoặc giá trị tổng sản lượng hàng hóa đã được thực hiện với năng lực sản xuất, công suất của máy móc thiết bị để phát hiện những bất hợp lý trong việc tính toán.


+ Xem giá cả nguyên nhiên liệu, định mức tiêu hao trên một đơn vị sản phẩm có gì bất hợp lý so với định mức chung hoặc giá cả thị trường tại thời điểm vay vốn.


+ Các chi phí sản xuất đã tính đúng, tính đủ chưa.


+ Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, chi khấu hao, chi trả lãi tiền vay... như thế nào đã tính đúng tính đủ chưa.
Trên cơ sở phân tích mục đích sử dụng vốn vay, hiệu quả sử dụng vốn vay và các nguồn trả nợ vay cán bộ thẩm định có thể  lập bảng phân tích, nhận xét về khả năng trả nợ (cả gốc và lãi tiền vay) của DN.

Ví dụ về cách lập bảng
(đơn vị: triệu đồng)
	Stt
	Hạng mục
	Cán bộ thẩm định tính toán 
	Theo Dự án vay vốn của khách hàng 
	  Chênh  

    lệch

	
	
	Cách tính
	Giá trị
	
	

	1
	Doanh thu 
phần dự kiến thực thu được trong năm dự án (đã trừ khoản bán chịu )
	1.633,38x129% =
	2107,06
	3.017,52
	910,52

	2
	Chi phí NVL phần dự kiến thực chi trong năm dự án (đã trừ khoản mua chịu )
	499,42 x 127% =
	634,26
	 699,19
	64,93

	3
	Chi phí nhân công
	432+5x1trđx12th =
	492
	
	

	4
	Các chi phí thực chi khác
	499,42 x 12%      =
	59,93
	 
	

	5
	Trả  tiền vay:

     - Gốc

     - Lãi
	150 trđ  

450x7,8%/năm
	185,1
	
	

	6
	Thuế TNDN
	28% 
	472,75
	
	

	7
	Chênh lệch 

thực thu - thực chi dự kiến 
	(1-2-3-4-5-6)
	263,02
	
	


Nhận xét, đánh giá: 

1.Bằng việc mua thêm máy móc, doanh thu  trong dự án vay vốn của khách hàng tăng thêm tương đương 150%  so với  năm trước . Tuy nhiên số ngày thu nợ bình quân qua điều tra thực tế ở mục 2.4.2 là 51 ngày. Số ngày này so với 1 năm 365 ngày là khoảng 14% . Từ đó có thể suy ra doanh thu thực tế thu được trong năm ước tính thực  thu được 100% - 14% = 86%. Như vậy với dự kiến doanh thu tăng 150% sẽ có thể thực thu được trong năm thực hiện dự án là : 150% x 86% = 129% . 

2. Trong  dự án vay vốn, khách hàng dự kiến chi phí NVL tăng 140%. Tuy nhiên số ngày mua chịu bình quân qua điều tra thực tế ở mục 2.4.1 là 32 ngày. Số ngày này so với 1 năm 365 ngày là khoảng 9% . Từ đó có thể suy ra chi phí NVL thực tế phải chi trong năm ước tính là 100% - 9% = 91%. Như vậy với dự kiến chi phí NVL  tăng 140% ước tính sẽ thực chi trong năm là : 140% x 91% = 127% . 

Các chi phí thực chi khác ( không tính khấu hao , dự phòng, dự chi…) dự kiến chiếm khoảng  12% chi phí NVL.
Với số vốn vay dự kiến là 450 triệu VND trong 3 năm lãi suất 7,8% năm dự kiến mỗi năm trả gốc 150 triệu, khách hàng thuê thêm 5 lao động với mức lương 1 triệu đ/tháng, các chi phí thực trả khác dự kiến bằng 12% chi phí NVL thực trả,qua bảng trên cho thấy khách hàng có khả năng trả nợ .Có thể kết luận Dự án vay vốn của khách hàng  khả thi và có khả năng trả gốc và lãi tiền vay.




(Mặt trước)





(Mặt sau)
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